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Chương I

  PHẦN MỞ ĐẦU

I. GIƠIÙ THIỆU CHUNG:

Cần Giuộc là một huyện thuộc vùng hạ nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Long An. Cần Giuộc nằm ở vành đai vòng ngoài của vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam, là cửa ngõ củaThành phố Hồ Chí Minh tới các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long qua Quốc lộ 50, từ biển Đôngqua cửa sông Soài Rạp và hệ thống đường thủy thông thương với các tỉnh phía Nam. 
II. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

Dự án quy hoạch chi tiết khu nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân được lập dựa trên những cơ sở pháp lý sau:

Luật đầu tư công Số 49/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội.

Luật xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18/06/2014 của Quốc Hội 
Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về qui hoạch xây dựng.
Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

-   Căn cứ các tài liệu, số liệu hiện trạng khảo sát và địa phương cung cấp.

III.     GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN:

Những thông tin chính của dự án được tóm tắt như sau:

-    Tên dự án:  Qui Hoạch chi tiết khu dân cư liên xã Phước Hậu – Long Thượng
-   Địa điểm : xã Phước Hậu và xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

-   Qui mô khu đất : 40.915 m².


+ Diện tích đất trong phạm vi lộ giới : 2.059,28 m².



+ Diện tích đất phù hợp quy hoạch : 38.855,72 m².
-   Chủ đầu tư : Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cần Giuộc.

-   Hình thức đầu tư : Đầu tư mới toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

-   Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp điều hành dự án.

IV.     SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ:

· Đô thị là yếu tố quyết định đến phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho thúc đẩy công nghiệp hoá nhanh chóng. Trong khi đầu tư phát triển đô thị sẽ gia tăng hiệu suất sử dụng đất, cung cấp được các dịch vụ đầu vào cho nông nghiệp, kinh tế nông thôn, đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng … Bên cạnh đó đầu tư vào đô thị sẽ phát triển các ngành dịch vụ mang lại giá trị gia tăng cao hơn đồng thời làm nền tảng để phát triển công nghiệp, phát triển các trung tâm tài chính, ngân hàng và công nghệ.
- Vì vậy việc Qui Hoạch Xây dựng Khu dân cư liên xã Phước Hậu – Long Thượng với qui mô 3,8855 ha là cần thiết nhằm :    

+   Cải tạo lại khu vực hiện hữu thành một khu đô thị mới với cảnh quan kiến trúc khang trang hiện đại, hài hòa với môi trường. Góp phần vào quá trình chuyển hóa từ kinh tế nông thôn sang kinh tế đô thị cho một tương lai gần, tạo quan hệ tương tác hữu ích giữa đô thị và nông thôn, điều hòa các mối liên kết vùng.

+   Cân bằng dân số của khu vực, giãn dân từ khu trung tâm thị trấn, cân bằng phát triển giữa nông thôn và đô thị.
+   Góp phần cải tạo cảnh quan kiến trúc và môi trường, có hiệu quả tốt trong việc ổn định an ninh trật tự xã hội, nâng cao điều kiện sinh hoạt đô thị cho cư dân tại chỗ.

+   Góp phần tích cực vào việc phát triển đô thị, nâng cao mức tăng trưởng kinh tế cho Tỉnh nhà.
Chương II

ĐẶC ĐIỂM – HIỆN TRẠNG 

I. ĐỊA ĐIỂM:

Khu đất Qui Hoạch Xây dựng Khu dân cư liên xã Phước Hậu – Long Thượng có ranh được giới hạn như sau:

· Hướng Bắc giáp tỉnh lộ 835B.

· Hướng Nam  giáp sông Cầu Tràm và kênh Rạch Chanh – Trị Yên.

· Hướng Đông giáp đất ruộng xã Phước Hậu.

· Hướng Tây giáp đất ruộng xã Long Thượng.

1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

2. Điều kiện tự nhieân – khí hậu

Cần Giuộc mang đặc trưng khí hậu nhiệt đới gió mùa và ảnh hưởng của đại dương nên độ ẩm phong phú, ánh nắng dồi dào, thời gian bức xạ dài, nhiệt độ và tổng tích ôn cao, biên độ nhiệt ngày và đêm giữa các tháng trong năm thấp, ôn hòa.

Nhiệt độ không khí hàng năm tương đối cao, nhiệt độ trung bình năm là 26,90C, nhiệt độ trung bình mùa khô là 26,50C và mùa mưa là 27,30C; tháng nóng nhất là tháng 4 và 5 (290C), tháng mát nhất là tháng 12 và tháng 1 (24,70C). Nhiệt độ cao nhất trong năm có thể đạt 400C và thấp nhất 140C.

Nắng hầu như quanh năm với tổng số giờ nắng trên dưới 2.700 giờ/năm.

Một năm chia ra 2 mùa rõ rệt:

+ Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11, với tổng số lượng mưa chiếm từ 95 – 97% lượng mưa cả năm. Tổng lượng mưa bình quân 1.200 – 1.400 mm/năm.Tháng mưa nhiều nhất là tháng 9 và tháng 10.

+ Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4, lượng mưa mùa nầy chỉ chiếm từ 3 – 5% tổng lượng mưa cả năm.

Ẩm độ không khí trung bình trong năm 82,8%, trong mùa khô độ ẩm tương đối thấp: 78%. Lượng bốc hơi trung bình 1.204,5 mm/năm.

Chế độ gió theo 2 hướng chính: mùa khô thịnh hành gió Đông Bắc, mùa mưa thịnh hành gió Tây Nam.

3. Địa hình - Địa chất - Thủy văn

· Địa hình coâng trình 

Khu vực quy hoạch là một phần của sông Cầu Tràm do đó địa hình rất thấp và không bằng phẳng. Cao độ trung bình –3,0 m đến -3,5 m. 

· Điều kiện ñịa chất - thuỷ văn 

-    Khu vực có cấu tạo nền đất là phù sa mới, thành phần chủ yếu là sét trộn lẫn nhiều tạp chất hữu cơ, thường có màu đen , màu xám đen.

           -     Sức chịu tải của nền đất thấp, nhỏ hơn 1 kg/cm2

II.  HIỆN TRẠNG KIẾN TRÚC:

Khu vực quy hoạch là một phần của sông Rạch Chanh do đó không có vật kiến trúc trong khu vực này. 
III.  HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT:

1/ Hiện trạng giao thông:

Đường bộ: mạng lưới giao thông hiện hữu của khu qui hoạch không có. Hiện nay chỉ có đường tỉnh 835B nằm ngoài khu quy hoạch ở hướng Bắc.
Đường  thủy:  Hệ thống sông rạch quanh khu vực qui hoạch gồm: sông Cầu Tràm và kênh Rạch Chanh – Trị Yên.

2/ Hệ thống cấp nước:
Khu vực qui hoạch hiện nay không có hệ thống cấp nước . chỉ có tuyến cấp nước trên tuyến đường tỉnh 835B. 
3/ Thoát nước:
 Khu vực qui hoạch chưa có hệ thống thoát nước vì vậy nước mưa và nước sinh hoạt, chảy tràn, tự thấm, và ra sông rạch là chủ yếu.

4/ Cấp điện :

Hiện trạng trên đường tỉnh 835B đã có đường điện 22KV đi trên trụ bê tông. Trong khu quy hoạch không có hệ thống cấp điện.

V. HIỆN TRẠNG XÃ HỘI:

Khu vực qui hoạch có diện tích tương đối nhỏ, nhà cửa thưa thớt, chỉ tập trung theo các trục giao thông chính, mật độ dân cư thấp, yên tĩnh và an ninh tốt.

Chương III

TRIỂN KHAI  QUY HOẠCH

I.    GIẢI PHÁP QUY HOẠCH CHUNG:

Khu vưcï qui hoạch được xác định là một khu dân cư hiện đại, trong đó người dân được cung cấp những điều kiện ăn ở, sinh hoạt đầy đủ. Đây cũng sẽ là khu vực mà ở đó các công trình được kết hợp xây dựng hài hòa với điều kiện tự nhiên khu vực, tạo thành một khu dân cư hoàn chỉnh với không gian thoáng mát, hài hòa với môi trường.


Theo tinh thần đó việc nghiên cứu chọn dạng nhà ở phải đáp ứng nhu cầu và khả năng của người dân cũng như tạo nên một bộ mặt sinh động cho khu vực là một việc quan trọng trong quá trình thực hiện dự án.


Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được xây dựng đồng bộ và hoàn chỉnh đáp ứng tốt nhất cho cuộc sống sinh hoạt của người dân.

  Qui mô dân số:

Căn cứ mục tiêu, dự kiến dân số của dự án  là 764 người.

II. PHƯƠNG ÁN QUI HOẠCH:
Trên qui mô 40.915 m² sẽ tiến hành qui hoạch với các nhiệm vụ chính là hình thành khu dân cư phục vụ nhu cầu nhà ở cho dân cư tại xã Phước Hậu và xã Long Thượngï.


- Nguyên tắc qui hoạch:

Để sử dụng hợp lý đất đai, khi qui hoạch phải theo các nguyên tắc sau:

· Qui hoạch phải có kế hoạch toàn diện, gắn kết giữa việc đáp ứng yêu cầu xây dựng phục vụ phát triển kinh tế và đời sống.

· Phù hợp với trình độ xây dựng, cảnh quan và môi trường, có tính đến điều kiện kỹ thuật như địa chất, thủy văn…

· Nối kết với hệ thống giao thông của Tỉnh và huyện (kể cả dự kiến phát triển).

· Đối với các khu ở lẻ tẻ trong đồng ruộng phải tiến hành di chuyển, có tính đến hiệu quả kinh tế (nên giải thích, vận động để dân tự nguyện thực hiện).

· Qui hoạch dựa vào điều kiện thuận lợi của tự nhiên.

-   Dưa vào hạ tầng cơ sở, mối quan hệ kinh tế, chính trị, xã hội sẵn có với các địa phương lân cận.

1. Đặc điểm bố cục qui hoạch và tổ chức không gian kiến trúc:

Đặc điểm bố cục qui hoạch:

· Tổ chức dân cư theo hình thức phân khu chức năng rõ rệt.

· Khu nhà ở được bố trí dọc các tuyến đường vừa linh động thay đổi chức năng, vừa tạo điều kiện khai thác mặt tiền.

· Tổ chức tuyến giao thông chính làm cầu nối kích thích sự phát triển khu vực. Bên cạnh đó toàn bộ mạng lưới giao thông được nghiên cứu thiết kế hòa hợp với thực tế, chiều rộng đường đảm bảo thông thoáng cũng như lưu thông an toàn. Đảm bảo sự thông lưu trong khu vực, khai thác tối đa yếu tố mặt tiền của từng dãy nhà, tạo sự khang trang thông thoáng, dễ thuyết phục người dân.

      ◦  Tổ chức không gian và cảnh quan môi trường:

      º  Các hình thức tổ chức nhà ở, mảng cây xanh, mạng lưới giao thông .v.v … được nghiên cứu phù hợp với điều kiện thực tế khu vực, đảm bảo đúng tiêu chuẩn. Bên cạnh đó là giải quyết triệt để vấn đề thoát nước, cấp nước, cấp điện, vệ sinh môi trường... đảm bảo điều kiện sống đầy đủ, hiện đại, tất cả các điều kiện trên sẽ hình thành một khu dân cư có tổng thể hoàn chỉnh, hài hòa với cảnh quan chung quanh, góp phần tích cực vào việc nâng cao môi trường sống và cảnh quan khu vực, tạo điều kiện cho việc phát triển đô thị sau này.

    a. Cơ cấu sử dụng đất:

	BẢNG CÂN ĐỐI ĐẤT ĐAI

	 
	 
	 Diện tích (m²) 
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất ở
	22.486,10 
	57,87

	 
	 + Nhà phố khu A
	10.660,70 
	 

	 
	 + Nhà phố khu A
	11.825,40 
	 

	2
	Xử lý nước thải
	581,00 
	1,50

	3
	 Cây xanh
	4256,12
	10,95

	4
	 Giao thông-sân bãi
	11532,50
	29,68

	5
	Tổng diện tích quy hoạch
	38.855,72
	100

	6
	Diện tích đất trong lộ giới
	2.059,28
	

	7
	 Tổng diện tích khu đất
	40.915
	


Qui mô khu đất qui hoạch 
 


 : 40.915 m².
Qui mô khu đất qui hoạch sau khi trừ lộ giới
 : 38.855,72 m².
Tổng số căn hộ  


 : 191 căn

+ Khu A nhà ở liên kế
 : 92 căn


+ Khu B nhà ở liên kế
 : 99 căn.

Qui mô dân số khu qui hoạch  là : 764  người.

    b. Chỉ tiêu:


-   Đất ở 
29,43 m2/ngöôøi


-   Đất cây xanh
5,57m2/ngöôøi


-   Đất giao thông
15,09 m2/ngöôøi


-   Tầng cao trung bình :
1÷4 tầng


-   Mật độ cư trú khu dân cư  :
196,65 ngöôøi/ha


-   Các chỉ tiêu cung ứng hạ tầng kỹ thuật :



- Cấp nước :




+ Ở - sinh hoạt
150L/người/ngày đêm




+ CTCC dịch vụ 
30 L/người/ngày đêm




+ Tưới cây - rửa đường 
5 L/người/ngày đêm



- Cấp điện :




+ Ở - sinh hoạt
1.000 - 1.100 kwh/ngöôøi/naêm




+ CTCC dịch vụ 
800 - 1.200 kwh/ngöôøi/naêm



- Thoát nước bẩn  : 
 150 L/người/ ngày đêm



- Thông tin - bưu điện :




+ Điện thoại cố định dự kiến cho nhà ở 
  01máy / 1hộ




+ Hệ thống bưu chính cơ sở 
bưu cục cấp 3 khu vực



- Rác thải
0,9 kg/người/ngày đêm

                                          BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT LÔ

	BẢNG THỐNG KÊ LÔ ĐẤT KHU A

	Stt
	Diện tích (m²)
	Số lượng (lô)

	1
	98,2
	1

	2
	104
	1

	3
	111,9
	1

	4
	118
	1

	5
	120,3
	1

	6
	119,4
	1

	7
	118,8
	1

	8
	129,9
	1

	9
	121,5
	1

	10
	121,6
	1

	11
	123,9
	1

	12
	115,9
	1

	13
	116,4
	1

	14
	115,8
	1

	15
	115,9
	1

	16
	118,5
	1

	17
	123
	1

	18
	128,3
	1

	19
	131,1
	1

	20
	126,2
	1

	21
	121,8
	1

	22
	118,1
	1

	23
	115,2
	1

	24
	112,9
	1

	25
	112,3
	1

	26
	109,6
	1

	27
	109,7
	1

	28
	109,2
	1

	29
	109,1
	1

	30
	108,7
	1

	31
	109,6
	1

	32
	109,2
	1

	33
	111,4
	1

	34
	113,7
	1

	35
	116,3
	1

	36
	112,1
	1

	37
	108,4
	1

	38
	109,4
	1

	39
	116
	1

	40
	120,8
	1

	41
	118,7
	1

	42
	128,3
	1

	43
	116,7
	1

	44
	115,2
	1

	45
	115,7
	1

	46
	116,9
	1

	47
	117,6
	1

	48
	117,3
	1

	49
	128,3
	1

	50
	117,8
	1

	51
	120,7
	1

	52
	122,5
	1

	53
	124,8
	1

	54
	127,9
	1

	55
	109,2
	1

	56
	109,9
	1

	57
	113,7
	1

	58
	112,4
	1

	59
	124,8
	1

	60
	111,2
	1

	61
	114,3
	1

	62
	117,7
	1

	63
	121,9
	1

	64
	126,8
	1

	65
	131,5
	1

	66
	131
	1

	67
	130,3
	1

	68
	131,5
	1

	69
	114,4
	1

	70
	119,8
	1

	71
	117,8
	1

	72
	117,6
	1

	73
	118,9
	1

	74
	120
	1

	75
	120,4
	1

	76
	120
	1

	77
	119,1
	1

	78
	117,4
	1

	79
	114,9
	1

	80
	112,1
	1

	81
	110,8
	1

	82
	107,8
	1

	83
	101,5
	1

	84
	101,6
	1

	85
	101,2
	1

	86
	101,8
	1

	87
	106
	1

	88
	98,1
	1

	89
	101,5
	1

	90
	100,6
	1

	91
	102,7
	1

	92
	108
	1

	 
	10660,7
	92


	BẢNG THỐNG KÊ LÔ ĐẤT KHU B

	Stt
	Diện tích (m²)
	Số lượng (lô)

	1
	82,8
	1

	2
	91,6
	1

	3
	99,3
	1

	4
	100,1
	1

	5
	115,6
	1

	6
	115,5
	1

	7
	114,8
	1

	8
	119,8
	1

	9
	107,8
	1

	10
	105,4
	1

	11
	111,8
	1

	12
	114,6
	1

	13
	98,3
	1

	14
	94,1
	1

	15
	90,5
	1

	16
	87,6
	1

	17
	91,5
	1

	18
	82,2
	1

	19
	79,1
	1

	20
	89,3
	1

	21
	87
	1

	22
	86,5
	1

	23
	85
	1

	24
	86,1
	1

	25
	93,6
	1

	26
	102,9
	1

	27
	110,7
	1

	28
	108,7
	1

	29
	108,6
	1

	30
	99,4
	1

	31
	105
	1

	32
	106
	1

	33
	110,1
	1

	34
	128,9
	1

	35
	138,2
	1

	36
	133,9
	1

	37
	130,3
	1

	38
	124,9
	1

	39
	128,2
	1

	40
	128,3
	1

	41
	132,3
	1

	42
	141,3
	1

	43
	135,8
	1

	44
	137,7
	1

	45
	136,2
	1

	46
	134
	1

	47
	126,1
	1

	48
	117,6
	1

	49
	111,4
	1

	50
	110,2
	1

	51
	109,6
	1

	52
	113
	1

	53
	116,3
	1

	54
	117,2
	1

	55
	112,2
	1

	56
	128,8
	1

	57
	116
	1

	58
	118,6
	1

	59
	121,6
	1

	60
	125,2
	1

	61
	130,1
	1

	62
	132,1
	1

	63
	133,3
	1

	64
	144,3
	1

	65
	153,5
	1

	66
	152,1
	1

	67
	150,1
	1

	68
	145,7
	1

	69
	140
	1

	70
	136,8
	1

	71
	136,5
	1

	72
	136
	1

	73
	135,5
	1

	74
	136,2
	1

	75
	129,9
	1

	76
	121,7
	1

	77
	123,1
	1

	78
	124
	1

	79
	126,8
	1

	80
	129,5
	1

	81
	131,9
	1

	82
	134,1
	1

	83
	135,5
	1

	84
	136,3
	1

	85
	136,7
	1

	86
	136,5
	1

	87
	136,4
	1

	88
	135,9
	1

	89
	135
	1

	90
	133,8
	1

	91
	132,3
	1

	92
	116
	1

	93
	114,9
	1

	94
	113,6
	1

	95
	116,6
	1

	96
	121,4
	1

	97
	121,2
	1

	98
	128,2
	1

	99
	136,8
	1

	 
	11825,4
	99


c. Bố cục qui hoạch – phân khu chức năng.

Bố cục tổng mặt bằng gồm các khu chức năng như sau:

· Khu ở : 

   ( Khu A : nằm ở khu đất phía Đông 
   ( Khu B : nằm ở khu đất phía Tây 

( Khu cây xanh : nằm ở giữa khu A và khu B của khu đất quy hoạch 

( Khu xử lý nước thải : nằm ở cuối khu A và khu B của khu đất quy hoạch và giáp với sông Cầu Tràm

Cách bố cục không gian trong phương án này khá rõ ràng, các khu chức năng bố trí ở các vị trí độc lập, hoạt động thông qua hệ thống giao thông phong phú về hình thái theo khu đất, không theo xu hướng chia dạng ô cờ thường thấy, hệ thống này bao gồm các đường thẳng, cong có lộ giới 10m. Giao thông trục chính theo qui hoạch bao gồm:

· Đường số 1 nằm phía Tây khu đất, chạy theo hướng Bắc Nam, lộ giới 10m là tuyến đường chính giữ vai trò giao thông đối ngoại, nối liền khu quy hoạch với đường tỉnh 835B.

· Đường số 2 nằm phía Đông khu đất, chạy theo hướng Bắc Nam, lộ giới 10m là tuyến đường chính giữ vai trò giao thông đối ngoại, nối liền khu quy hoạch với đường tỉnh 835B.

Nguyên tắc phân khu chính:


( Khu ở:

a. Khu ở kết hợp công viên cây xanh

- Bao gồm  :

+ Khu nhà phố phía Tây (khu A) kết hợp với công viên bố trí tại giữa khu đất.

+ Khu nhà phố phía Đông (khu B) kết hợp với công viên bố trí tại giữa khu đất.

d. Các công trình xử lý :

-  Trong qui hoạch tổng thể 38.855,72 m²  có bố trí 2 trạm xử lý nước thải, có diện tích 581 m² ở phía Nam khu qui hoạch, giáp sông Cầu Tràm, phục vụ nhu cầu xử lý nước thải sinh hoạt cho khu quy hoạch.

Chương IV

QUI HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

I. San nền:

Khu vực quy hoạch là moat phần sông Cầu Tràm do đó địa hình rất thấp và không bằng phẳng. Cao độ trung bình –3,0m đến -3,5m. 

        Diện tích khu đất QH cần san lấp: 40.915 m², độ dốc san lấp 0,0%
        Tổng khối lượng cát đắp : 143.202,5m³

        Tổng khối lượng cát khi xét tới hệ số tơi xốp, đầm chặt k=1.22 = 174.707,05 m³.
II. Hệ thống thoát nước mưa:

· Hướng 1: 
Toàn bộ nước mưa được thu vào cống Þ400 và Þ600 trên đường số 1, thoát theo hướng Bắc Nam và tập trung thoát ra sông Cầu Tràm.

·  Hướng 2: 

Toàn bộ nước mưa được thu vào cống Þ400 và Þ600 trên đường số 2, thoát theo hướng Bắc Nam và tập trung thoát ra sông Cầu Tràm.

Lưu lượng mưa tính toán: Q mưa = C.I.A

· Cường độ mưa tính toán ( tính theo phương pháp thích hợp)

                I = 18125,6 / (Tc + 36.7)

Thời gian tập trung nước về hố ga te= 15 phút

Thời gian chảy từ miệng thu và đi ra khỏi khu vực tf = 10 phút

             Tc = te + tf = 25 phút → I = 293,77 l/s – ha

             C : hệ số dòng chảy = 0,95


  A: diện tích lưu vực: 4,09 ha
Qmöa = 1.141,44  l/s = 4.109 m³/h (làm tròn)
      ○   Cống thu nước mưa bố trí hai bên với khoảng cách 40m.

      ○   Khoảng cách gần nhất so với móng nhà là 3m – 5m. 

      ○   Khoảng cách gần nhất so tuyến cấp nước là 1,5m – 3m theo phương ngang.

      ○   Tại chỗ giao nhau đường ống thoát nước đặt bên dưới đường ống cấp nước ít nhất là 0,4m.

      ○   Độ sâu chôn cống ít nhất là 1m, tối đa là 4m (đỉnh cống).  

      ○   Độ dốc dọc cống:    





0,25% cho cống  (400





0,25% cho cống  (600

                 BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG HT. THOÁT NƯỚC MƯA

	Stt
	Hạng mục
	ÑVT
	Số lượng

	A
	 Hoá ga
	 
	 

	1
	Loại A (1,0m x 1,0m)
	Cái
	42

	2
	Loại H (1,0m x 1,0m)
	Cái
	16

	B
	Cống
	 
	 

	1
	BTCT Þ400 thường
	m
	543

	2
	BTCT Þ400 băng đường
	m
	154

	3
	BTCT Þ600 thường
	m
	553,7


III. Hệ thống cấp điện:

Trạm biến áp

Khu qui hoạch bao gồm 2 trạm biến áp 22/0,4 kV đặt ngoài trời: mỗi trạm có công suất 400KVA, được đánh số từ T1( T2 với tổng công suất 800 KVA.

Kết cấu trạm máy biến thế 3 pha – 400kVA 15(22)/0,4kV  đặt ngoài trời.

Bảo vệ chống quá điện áp trạm bằng chống sét van LA 12kV–10kA, bảo vệ phía 15kV bằng FCO-15/27kV kèm theo 03 chì 20K 

Phần lưới hạ thế: 

Để đảm bảo vẻ mỹ quan cho khu quy hoạch, cũng sử dụng cáp ngầm hạ thế từ Trạm biến áp ra. 

Lựa chọn dây dẫn hạ thế theo khả năng tải dòng của dây có tính đến hệ số đồng thời của tải.

Xuất tuyến hạ thế xuất phát từ tủ phân phối chính thuộc TBA sử dụng dây XLPE/PVC 3 pha 4 dây: 120mm2; 70mm2.

Tiết diện dây dẫn được chọn tương ứng với phụ tải cung cấp điện và được giảm dần về cuối phụ tải.

Nhánh rẽ vào nhà dân sử dụng dây PVC 2x16mm2.

Do khu dân cư cần cung cấp điện được phân thành những lô nhà riêng biệt khác nhau vì vậy việc cung cấp điện từ Trạm biến áp đến khu dân cư được phân thành những tuyến riêng biệt, cụ thể như sau:

Trạm T1vaø T2:

Từ thùng cầu dao Trạm biến thế ra 3 lộ cáp ngầm hạ thề chạy dọc theo các trục đường số 1 đến cấp điện cho khu A , và hệ thống chiếu sáng công cộng.

xuất tuyến 1: cung cấp điện cho 4 tủ điện ngoài trời.

xuất tuyến 2: cung cấp điện cho 4 tủ điện ngoài trời.

xuất tuyến 3: cung cấp điện cho 4 tủ điện ngoài trời.

Trên mỗi vị trí  (được chọn vị trí) được lắp đặt một tủ điện hạ thế (cấp điện cho dân).

Ngoài ra còn có các tủ chiếu sáng cũng xuất phát từ thùng cầu dao của Trạm T1 và T2.

Phần hệ thống chiếu sáng: 

Hiện nay tại khu dân cư chưa có hệ thống chiếu sáng.

Yêu cầu chung:

Chất lượng chiếu sáng cao: độ chói trung bình và độ đồng đều cao, khả năng hạn chế  chói lóa tốt.

Có tính thẩm mỹ, hài hòa với cảnh quan môi trường đô thị.

Hiệu quả kinh tế cao: tiêu thụ điện năng thấp, nguồn sáng có hiệu suất phát quang cao, tuổi thọ thiết bị cao, giảm chi phí cho vận hành và bảo dưỡng.

Loại đèn:

Căn cứ vào đặc điểm và hiện trạng của khu dân cư tại đây, để bảo đảm độ sáng cần thiết, độ đồng đều trên suốt chiều dài chiếu sáng dự kiến lắp đặt đèn cao áp Sodium (250W)-220V bố trí trên vỉa hè dọc theo một bên tuyến đường, cách mặt tiền nhà khoảng 0,5m. 

Việc sử dụng loại đèn Sodium nói trên có ưu điểm là công suất tiêu thụ điện thấp nhưng cung cấp độ chiếu sáng cao so với loại đèn cao áp thủy ngân có cùng công suất (27000 lumen so với 13500 lumen).

Ngoài ra đèn có cấu tạo kín và có chao đèn thích hợp để phân bố lại quang thông của đèn một cách hợp lý (phân bố khuếch tán đều ra các phía), hơn nữa đèn còn đảm bảo một số yêu cầu nhất định sau :

Tạo được ánh sáng gần giống như ánh sáng tự nhiên.

Thích hợp với các điều kiện chiếu sáng ngoài trời như : bụi, nước, các khí ăn mòn ...

Trụ đèn:

Đèn và cần đèn được gắn trên các trụ STK với chiều cao 8m; khoảng cách bình quân giữa hai trụ liên tiếp là từ 20m-25m.

	KHỐI LƯỢNG VTTB ĐIỆN

	Stt

Hạng mục Điện trung thế

Đơn vị

Số lượng

 

Cáp ngầm trung thế 22KV XLPE/PVC (3x120mm²)

m

300

9

Cáp ngầm hạ thế 0,4KV XLPE/PVC (3x120mm+1x70mm²)

m

1663

10

Trạm biến áp 22/0,4 kV - 400KVA

trạm

2

11

Tủ phân phối hạ áp

trụ

24

Stt

Hạng mục Điện chiếu sáng

Đơn vị

Số lượng

1

Đèn chiếu sáng 1 bóng Sodium 250w + trụ cao 8 m

Bộ

33

2

Cáp ngầm chiếu sáng 3x16+1x10 mm²

m

1300

3

Cáp Muller 2x2,5 mm²

m

350

4

Tủ điều khiển định giờ tắt mở

tủ

2




IV.Hệ thống cấp nước:

Nguồn cấp nước:    

Dựa vào lưu lượng của nguồn nước cấp và khả năng cấp nước cũng như tốc độ đô thị hóa của khu quy hoạch với lưu lượng nước cấp 100%Q= 178,23m³/ngày đêm.
Hệ thống cấp nước của khu vực xây dựng được thiết kế mạng cụt nhưng vẫn đảm bảo sự cấp nước liên tục và an toàn cho mạng cấp nước, đường ống cấp nước chính Þ140 lấy từ tuyến ống trên đường 835B nằm sát ranh hướng Bắc khu qu hoạch sẽ phát triển theo hai tuyến phụ Þ110, từ hai nhánh phụ này sẽ phát triển tiếp các cấp nước nhánh Þ110, Þ90 tạo thành mạng phân phối nước trong khu vực xây dựng. Hệ thống cấp nước được xây dựng dưới lề đường cách mặt đất 0,5m – 0,7m và cách móng công trình 3m.
Tiêu chẩn cấp nước

	Stt
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng
	Tiêu chuẩn dùng nước
	Công suất (m³/ngày)

	 
	 
	 
	 
	 
	m³/ngaøy

	1
	Nước sinh hoạt (Qsh)
	người
	764
	150 l/ngöôøi-ng.ñ
	114,6

	2
	Nước CTCC, dịch vụ (Qcc)
	 
	 
	10%Qsh
	11,46

	3
	Nước tưới cây, rửa đường
	 
	 
	10%Qsh
	11,46

	4
	Tổng nhu cầu dùng nước (Qnc)
	 
	 
	Qnc
	137,52

	5
	Nước thất thoát rò rỉ (Qrr)
	 
	 
	20%Qnc
	27,50

	6
	Nước theo yêu cầu nhà máy xử lý nước thải
	 
	 
	8% (Qsh+Qcc+Qrr)
	13,20

	5
	Công suất mạng ống
	 
	 
	 
	178,23


Hệ thống cấp nước PCCC

+ Toàn khu vực được trang bị hệ thống cột nước chữa cháy ngoài trời.

+ Các cột chữa cháy được bố trí rải đều ở các chốt quan trọng và lưu lượng cấp nước chữa cháy q =15 l/s cho một đám cháy, số đám cháy xảy ra đồng thời 1 lúc là 1 đám cháy theo TCVN 2662-1995.
                          BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG H.T CẤP NƯỚC
	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Số lượng

	 
	Đường ống cấp nước
	 
	 

	1
	Oáng Þ114
	m
	20

	2
	Oáng Þ110
	m
	602,7

	3
	Oáng Þ90
	m
	541,1

	4
	Cột chữa cháy
	Trụ
	8


V.Hệ thống giao thông:

Nội dung thiết kế :

*Qui mô thiết kế 

Căn cứ hồ sơ QH, các đường số 1 và đường số 2 được đầu tư xây dựng có qui mô như sau:

+ Nền đường rộng 
: 10,0 m m.


+ Mặt đường rộng 
: 6,0 m.


+ Vỉa hè rộng

:  2,0 m x 2 bên = 4,0 m.

*Mặt đường, vỉa hè :

Trên cơ sở mô đun đàn hồi yêu cầu và các vật liệu làm đường thông dụng trong khu vực, Tư Vấn Thiết Kế đưa ra kết cấu áo đường như sau: 

· Kết cấu mặt đường :

· Bê tông nhựa nóng hạt mịn 5cm

· Đá dăm 4x6 dày 15cm

· Cấp phối đá dăm 0x4 loại 2 dày 15cm

· Đá 0.5x1 dày 12cm

· Nền cát đầm chặt K98.

· Ngoài ra giải pháp làm mặt đường quá độ cũng cần được đưa ra xem xét trong các bước tiếp theo nều nền đường không được xử lý hoàn toàn hay kinh phí xây dựng công trình quá cao. Kết cấu từ trên xuống dưới :

· Láng nhựa tiêu chẩn 3.5kg/m2.

· Cấp phối đá dăm dày 15cm.

· Lớp vải địa kỹ thuật lót.

· Nền cát đầm chặt K98.

· Kết cấu vỉa hè : 

· Lát gạch tự chèn
· Vữa lát M75, dày trung bình 3cm

· Beâtoâng đá 4x6 M100 dày 10cm

· Cát K95 nền vỉa hè

· Kết cấu bó vỉa hè : 

· Bó vỉa bằng bê tông đá 1x2 M200

· Móng bó vỉa bê tông đá 4x6 M150 dày 10cm.

· Kết cấu bó vỉa lề : 

· Xây gạch thẻ kích thướt 20x60cm

· Móng beâtoâng đá 4x6 M100 dày 10cm.




VI. Hệ thống thoát nước sinh hoạt:

Hệ thống thoát nước sinh hoạt khu vực QH được thiết kếù hệ thống cống thoát riêng, hệ thống cống là cống ngầm tự chảy, được đặt dưới lề đường, khoảng cách gần nhất so với móng nhà 3m – 5m.

Khoảng cách gần nhất so với hệ thống cấp nước 1,5m – 3m theo phương ngang, tại chỗ giao nhau đường ống thoát nước đặt dưới hệ thống cấp nước ít nhất 0,4m, độ sâu chôn cống ít nhất là 1m, sâu nhất 2m.

Toàn bộ hệ thống đều đổ về khu xử lý nước thải (phía Nam khu qui hoạch) qua đường cống thoát chính có đường kính từ Þ 250 ÷ Þ 500mm. Nước sau khi qua xử lý (đạt tiêu chuẩn B) tại khu xử lý nước thải sẽ thoát ra sông Cầu Tràm.
Hế thống cống thoát nước thải sinh hoạt theo thứ tự từ nhỏ đến lớn từ nguồn là Þ250, Þ500.
Tính toán thủy lực :

Tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước được lập ra dựa theo công thức tính thủy lực sau:

                         λ              V2

              I=   --------- x  --------

                       4 R            2g

Trong đó

- I : là độ đốc thủy lực

- R : bán kính thủy lực

- V : vận tốc trung bình của nước thải m/s

- g : gia tốc trọng trường m/S2

- λ : hệ số sức kháng do ma sát theo chiều dài ống

Hệ số λ phụ thuộc vào mức độ chảy rối và tính chất của thành ống

Dựa vào các nguyên tắc sau đây để tra bảng thủy lực:

+ Lưu lượng nước thải : Qth= 80%Qsh=142,58 m³/ngđ.
+ Tốc độ nước chảy trong ống V> 0,6m/s – 0,7mm/s

+ Độ dày h/d = 0,6 – 0,8

    
 
h : chiều dày lớp nước trong ống

     

d : đường kính ống tính bằng mm 

+ Độ dốc : I >= l

                          
     d

b. Thiết kế khu xử lý nước thải sinh hoạt:

Việc nghiên cứu lựa chọn các công nghệ xử lý nước thải đô thị thích hợp trước hết nhằm đảm bảo yêu cầu vệ sinh, đảm bảo sự phát triển bền vững, đồng thời phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội nước ta hiện nay. Muốn đầu tư hiệu quả thì phải lựa chọn được giải pháp xử lý nước thải thích hợp và theo như điều kiện kinh tế như hiện nay thì giải pháp cần thiết là công nghệ đơn giản, giá thành thấp, phù hợp các điều kiện tự nhiên.

Đặc điểm của nước ta là khí hậu nhiệt đới do đó nhiệt độ trung bình hàng năm tương đối cao, điều này thích hợp với công nghệ xử lý sinh học, đặc biệt là sinh học tự nhiên và công nghệ xử lý sinh học kỵ khí.

  BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG H.T THOÁT NƯỚC SH.

	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	A
	Hoá ga
	 
	 

	1
	Loại G (0,6mx0,6m)
	Cái
	8

	2
	Loại H (0,8mx0,8m)
	Cái
	11

	3
	Loại C (1,5mx1,5m)
	Cái
	11

	5
	 
	 
	 

	B
	Cống 
	 
	 

	1
	uPVC Þ250 
	m
	286,6

	2
	uPVC Þ300 
	m
	414,6

	3
	BTCT Þ400 Thường 
	m
	866

	4
	BTCT Þ500 Thường
	m
	62


Chương V

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẾN MÔI TRƯỜNG

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
Mục đích và nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường:
Đánh giá tác động môi trường ĐTM (Environmental impact Assessment-EIA) là quá trình nhận dạng và dự đoán các ảnh hưởng mang tính tiềm năng lên môi trường (bao gồm cả các ảnh hưởng ñến địa - sinh học, kinh tế xã hội và văn hoá) của dự án. Các hoạt ñộng, các chính sách và chương trình phát triển ñồng thời chuyển tải các thông tin dự đoán ảnh hưởng đến các nhà hoạch định chính sách trước khi họ ban hành quyết định quản lý thích hợp, nhằm đề ra các biện pháp kỹ thuật quản lý đến mức thấp nhất các ảnh hưởng xấu, ñồng thời phát huy tối đa các mặt tích cực. Một hệ thống ĐTM lý tưởng phải ñược áp dụng cho tất cả các dự án có ảnh hưởng đáng kể ñến môi trường và xác định rỏ ảnh hưởng nào là nghiêm trọng nhất. Nói chung, ĐTM là công cụ khoa học hữu ích phục vụ cho việc quản lý cũng như giám sát và bảo vệ môi trường, giảm ñến mức thấp nhất các ảnh hưởng tiêu cực của các dự án phát triển.

· Mục đích 

Báo cáo ĐTM này ñược thực hiện nhằm mục đích:

· Cung cấp những thông tin về dự án, về môi trường tổng thể và ñiều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của khu vực dự án.

· Xác ñịnh hiện trạng chất lượng môi trường trong phạm vi khu vực dự án.

· Xác định, dự đoán và đánh giá các tác động có thể ảnh hưởng ñến chất lượng môi trường, kinh tế, xã hội do hoạt ñộng của dự án gây ra.

· Ñề xuất những biện pháp giảm thiểu (quản lý và kỹ thuật) nhằm phát huy những tác động tích cực và giảm thiểu tới mức có thể những tác động tiêu cực ảnh hưởng ñến môi trường khi dự án đưa vào sử dụng.

Như vậy, kết hợp chặt chẽ với chương trình giám sát, báo cáo ĐTM là công cụ ñắc lực phục vụ cho việc quản lý và kiểm soát cũng như kế hoạch bảo vệ môi trường giảm thiểuđñeán mức thấp nhất ảnh hưởng xấu của dự án đến môi trường, phát huy ñến mức cao nhất các ưu ñiểm và thế mạnh do hoạt ñộng của dự án. Với các mục đích trên, kết hợp với mạng lưới vận hành và giám sát chặt chẽ trong tương lai sẽ ñảm bảo cho quá trình hoạt ñộng của dự án. 

· Nội dung

Để ñạt những mục đích trên, những nội dung sau đã ñược triển khai thực hiện.

Xác định các số liệu ban đầu:

· Thu thập và phân tích các số liệu về đñiều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên tại khu vực dự án.

· Các yếu tố khí tượng, thủy văn (chế ñộ nhiệt, gió, mưa, bức xạ mặt trời, chế ñộ thủy văn nước mặt, nước ngầm, …) tại khu vực dự án.

· Các số liệu về ñịa hình, thổ nhưỡng, … tại khu vực dự án.

· Sưu tầm tài liệu và khảo sát thực tế các ñiều kiện kinh tế xã hội (dân cư, tổ chức hành chính, phân bố ñất đai, công nghiệp, nông nghiệp, y tế, giáo dục, …) tại khu vực dự án.

· Sưu tầm về cơ sở hạ tầng:

· Hệ thống nước cấp.

· Hệ thống thoaùt nước. 

· Hệ thống ñường giao thoâng.

· Hệ thống thoâng tin lieân lạc.

· Hệ thống phòng cháy chữa cháy.

· Mạng lưới ñiện vaø hệ thống cung cấp năng lượng.

· Khảo sát hiện trạng môi trường trong phạm vi khu ñất dự án.

· Khảo saùt chất lượng nước ngầm.

· Khảo sát chất lượng nước mặt xung quang khu vực dự án.

· Khảo sát chất lượng môi trường không khí trong khu ñất dự án, khu dân cư xung quanh.

· Lấy mẫu phân tích thành phần nước.

· Khảo sát chất lượng đất khu vực dự án.

Phân tích và đánh giá tác động môi trường

· Phân tích các ñiều kiện ñịa lý, ñiều kiện tự nhiên khu vực dự án.

· Phaân tích hiện trạng caùc ñiều kiện kinh tế xaõ hội.

· Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường trong phạm vi xây dựng dự án và khu vực chịu ảnh hưởng lân cận, bao gồm:

· Xác ñịnh nguồn gây ô nhiễm môi trường (trong giai ñoạn chuẩn bị mặt bằng thi công xây dựng và khi ñưa công trình vào sử dụng).

· Đánh giá tác động đến môi trường sinh thái.

· Đánh giá tác động đến môi trường kinh tế - xã hội.

· Đánh giá rủi ro, sự cố.

Đề xuất các biện pháp khắc phục, giảm thiểu tác động tiêu cực do hoạt động của dự án gây ra

 Các biện pháp công nghệ và biện pháp giảm thiểu taùcđñộng tiêu cực ñến chất lượng môi trường trong giai ñoạn chuẩn bị mặt bằng.

· Các biện pháp công nghệ và biện pháp giảm thiểu tác ñộng tiêu cực ñến chất lượng môi trường trong giai ñoạn xây dựng dự án.

· Các biện pháp công nghệ và biện pháp giảm thiểu tác ñộng tiêu cực ñến chất lượng môi trường trong giai ñoạn ñưa dự án đi vào hoạt ñộng.

· Các biện pháp công nghệ và biện pháp giảm thiểu tác ñộng tiêu cực ñến chất lượng môi trường trong giai ñoạn kết thúc dự án.

2. DỰ BÁO, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Các Nguồn Gây Ô Nhiễm

1.Bụi
Bụi phát sinh chủ yếu từ quá trình vận chuyển, bốc dỡ nguyên liệu.

· Các loại xe lưu thông trên đường làm tung bụi nhất là những đoạn đường chưa trải nhựa. theo tài liệu “kỹ thuật đánh giá nhanh ô nhiễm môi trường “ của WHO, có thể tính toán được rằng 01 chiếc xe tải có trọng tải 20 tấn chạy với tốc độ trung bình 25km/h trên 01 km đường đất vào mùa khô sẽ làm tung lên 13,5kg bụi.

· Những xe chở vật liệu xây dựng không có tấm phủ trên thùng chứa khi lưu thông làm rơi vãi đất đá, cát sỏi trên đường đi.

· Bụi từ dưới đất bị gió cuốn bay lên phát tán ra các vùng xung quanh.

· Bụi này không những ảnh hưởng đến môi trường trong khu vực công trường xây dựng mà còn ô nhiễm toàn bộ tuyến đường mà các loại xe này đi qua.

2.Khói thải

· Khói thải từ các phương tiện giao thông vận tải, các máy móc sử dụng trên công trường chứa CO, NOx, SOx, chất hữu cơ bay hơi và bụi.

· Nồng độ ô nhiễm phụ thuộc vào từng loại nguyên liệu sử dụng, tình trạng vận hành và tuổi thọ của động cơ. Phương tiện vận tải càng cũ, nồng độ chất ô nhiễm trong khói thải càng lớn, do đó tác động đến môi trường càng lớn.

· Khói hàn do gia công hàn cắt kim loại: quá trình hàn điện sẽ sinh ra các chất ô nhiễm không khí như các oxit kim loại: Fe2O3, SiO2, K2O, CaO,... tồn tại ở dạng khói bụi. Ngoài ra còn có các khí thải như sau: CO, NOx. Lượng bụi khói sinh ra có thể xác định thông qua các hệ số ô nhiễm như sau: 

Bảng 2.1 Hệ số ô nhiễm của các chất.

	Chất ô nhiễm
	Hệ số ô nhiễm (mg/que hàn) ứng với đường kính que hàn 

	
	(3,2 mm
	(4 mm
	(5 mm
	(6 mm

	Khói hàn (chứa nhiều chất)
	508
	706
	1100
	1578

	CO
	15
	25
	35
	50

	NOx
	20
	30
	45
	70


Khi biết lượng que hàn và chủng loại que hàn sử dụng, ta có hoàn toàn có thể tính được tải lượng ô nhiễm do các khí nêu trên. Tuy nhiên tác động của loại ô nhiễm này thường không lớn, do được phân tán trong môi trường rộng, thoáng.

3. Tiếng ồn
Tiếng ồn là tất cả các âm thanh gây ra cho chúng ta cảm giác khó chịu, quấy rối điều kiện làm việc, sinh hoạt, nghỉ ngơi và thu nhận âm thanh của con người.

Trong giai đoạn xây dựng, tiếng ồn phát sinh từ các hoạt động của các thiết bị thi công, số liệu có thể tham khảo được trình bày trong bảng 3.1.

Bảng 3.1 Mức ồn sinh ra từ hoạt động của các thiết bị thi công.

	Stt
	Thiết bị
	Mức ồn (dBA), các nguồn 15m

	
	
	Tài liệu (1)
	Tài liệu (2)

	01
	Máy ủi
	93,0
	

	02
	Máy đầm nén (xe lu)
	
	72,0 – 74,0

	03
	Máy xúc gầu trước
	
	72,0 – 84,0

	04
	Gầu ngược
	
	72,0 – 84,0

	05
	Máy kéo 
	
	77,0 – 96,0

	06
	Máy cạp đất
	
	80,0 – 93,0

	07
	Máy cắt đường
	
	87,0 – 88,5

	08
	Xe tải
	
	82,0 – 94,0

	09
	Máy trộn bêtông
	75,0
	75,0 – 88,0

	10
	Bơm bêtông
	
	80,0 – 83,0

	11
	Máy đập bêtông
	85,0
	

	12
	Cần trục di động
	
	76,0 – 87,0

	13
	Cần trục Deric
	
	86,5 – 88,5

	14
	Máy phát điện
	
	72,0 – 82,5

	15
	Máy nén
	80,0
	75,0 – 87,0

	16
	Búa chèn và máy khoan đá 
	
	81,0 – 98,0

	17
	Máy đóng cọc
	75,0
	95,0 – 106,0


Ghi chú: tài liệu (1): Nguyễn Đình Tuấn và cộng sự, 2000. Tài liệu (2): Mackernize, L. da., 1985.

Mức độ ồn của các loại máy móc, thiết bị phục vụ công tác đào đắp đất (xe tải, xe lu, xe súc đất …) dao động trong khoảng 72 – 96 dBM, các máy móc để thao tác với các loại vật liệu xây dựng (máy trộn bê tông, bơm bê tông, can cẩu, … có độ dao động từ 75 - 88 dBA, các thiết bị như bơm, máy phát điện, máy nén khí có độ ồn từ 68 – 78 dBA. Các thiết bị khác như búa chèn và máy khoan đá, máy đóng cọc, …. có thể phát sinh tiếng ồn lên đến 106 dBA.

4.Nước thải
Ô nhiễm chủ yếu do nước thải từ các hoạt động sinh hoạt của công nhân và nước mưa chảy tràn trên các bề mặt của công trường đang xây dựng. Lượng nước thải sinh hoạt trung bình 40 – 60 l/người.ngày.

Lượng nước mưa chảy tràn có lưu lượng phụ thuộc chế ñộ khí hậu của khu vực. Nếu không ñược quản lý tốt, nước mưa có thể bị nhiễm dầu do chảy qua những khu vực chứa nhiên liệu, qua khu vực ñậu xe ….

Ngoài ra còn có nước thải từ việc giải nhiệt máy móc, thiết bị hoặc từ các khu vực tồn trữ nhiên liệu, vật liệu xây dựng. Loại ô nhiễm này tương ñối nhẹ, ít gây ảnh hưởng.

5.Rác xây dựng và rác sinh hoạt
· Rác xây dựng gồm các vật liệu xây dựng như: gỗ, kim loại (khung nhôm, sắt, đinh sắt, …) các tông, gỗ dán, xà bần, dây ñiện, ống nhựa, kính ...phát sinh từ những vị trí thi công.

· Các loại rác như bao bì, thực phẩm thừa … tạo ra từ các khu lán trại tạm thời và sinh hoạt của công nhân lao động trực tiếp trên công trường thi công.

4. CÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG 
Các tác động trong quá trình thi công, xây dựng ñến môi trường thường là tác ñộng tất yếu, khó tránh khỏi của mỗi công trình xây dựng. Đặc ñiểm của dự án xây dựng gần khu dân cư hiện hữu, do đó các hoạt động xây dựng cơ bản không chỉ tác ñộng lên công nhân trực tiếp thi công mà còn tác ñộng đến những người dân sống và các công trình kiến trúc trong khu vực lân cận. Các tác động này có thề kể ñến như:

1. Tác động đến công trình kiến trúc trong khu vực

Các nhà dân trong khu vực lân cận sẽ bị ảnh hưởng ñến bụi làm ố vàng tường nhà, chấn ñộng (có thể làm nức lún các công trình kiến trúc gần nơi xây dựng).

Quá trình tập kết công nhân, di chuyển máy móc thiết bị thi công cũng gây ra ảnh hưởng nhất định đến môi trường xung quanh. Việc di chuyển thiết bị máy móc (thiết bị nặng) có thể ảnh hưởng đến một số tuyến đường trong khu vực.

2. Tác Động Đến Môi Trường Không Khí 

Trong giai ñoạn này, nguồn ô nheãm tác động nhiều nhất lên sức khoẻ con người là ô nhiễm không khí. Tuỳ mức ñộ ô nhiễm và thời gian tiếp xúc với nguồn bụi, khí thải, khói thải, mà người lao ñộng và người dân sống ngay cạnh công trường có thể nhiễm các bệnh:

· Miễn nhiễm ñường hoâ hấp: vieâm mũi, họng, khí quản,..

· Bệnh ngoài da: nhiễm trùng da, khô da, viêm da,…

· Bệnh về mắt: bụi bắn vào mắt gây kích thích màng tiếp hợp, viêm mí mắt,..

· Bệnh vệ đñường tieâu hoaù.

Ảnh hưởng do nhiệt ñộ trong môi trường làm việc ñặt biệt quan trọng trong những ngày nắng. Công nhân thi công phải làm việc trong thời gian dài trên những khu ñất trống sẽ dễ mệt mỏi, khác nước, nhức ñầu, chóng mặt,… dẫn ñến giảm năng suất lao ñộng và tăng khả năng xảy ra tai nạn lao ñộng.

Tiếng ồn ảnh hưởng ñến tâm lý của người lao ñộng, ảnh hưởng trực tiếp lên thính giác và có thể ảnh hưỏng ñến một thời gian dài sẽ làm người lao ñộng mệt mỏi, kém tập trung. Tuy nhiên, nhìn chung thì ảnh hưởng là không lớn do khu vực thi công rộng.

Gia tăng khả năng lây bệnh truyền nhiễm. Do tập trung lực lượng lớn lao ñộng từ các nơi ñến, nhất là sinh hoạt trong điều kiện tạm thời.

5. Các Tác Động Đến Môi Trường Nước.
Việc tập kết công nhân ñến hiện trường khu vực thi công sẽ kéo theo việc xuất hiện các lán trại, xây dựng các khu nhà tạm ñể làm việc và nghỉ ngơi. Hoạt ñộng sinh hoạt hàng ngày của số cán bộ và công nhân xây dựng tại hiện trường sẽ phát sinh các chất thải sinh hoạt (nước thải, chất thải rắn) có thể gây ô nhiễm cục bộ môi trường nước. Mức ñộ ô nhiễm và tác ñộng ñến môi trường nước phụ thuộc chủ yếu vào số lượng công nhân làm việc tại công trường và cách thức quản lý chất thải sinh hoạt mà dự án thực hiện. Tuy lưu lượng nước thải này không cao, nhưng do nước thải sinh hoạt cùng với các chất bài tiết có chứa nhiều loại vi sinh vật gây bệnh, nên ñể đñaûm bảo an toàn vệ sinh, chủ dự án sẽ có phương án thu gom và xử lý lượng nước này một cách hợp lý. Cũng giống như nhiều công trình thi công khác, các tác ñộng kiểu này nhìn chung là không lớn, không quá phức tạp và hoàn toøan có thể giảm thiểu, khắc phục bằng các biện pháp thích hợp.

Với cường ñộ mưa tương ñối cao (trung bình 1979 mm/năm), lượng nước mưa này có thể bị nhiễm baãn bởi dầu, mỡ, vụn vật liệu xây dựng trong thời gian xây dựng nếu không có phương án tốt.

Các hoạtđñộng đào, ñắp ñất trong khu vực dự án trong quá trình thi công san lấp mặt bằng có khả năng gây ô nhiễm môi trường nước trong phạm vi công trường và có thể lan truyền ô nhiễm ñến nguồn nước măt là sông Tiền, rạch Mười Xình và các kênh rạch khác....

6. Tác Động Đến Tài Nguyên – Môi Trường Đất.
Một lượng lớn ñất ñược vận chuyển từ nơi khác ñến ñể đlaép nền ñạt tới cao ñộ yêu cầu, ñiều này không ảnh hưởng đáng kể ñến tài nguyên ñất khu vực. Hiện tượng sạt lở hoặc cát chảy có khả năng xảy ra trong quá trình thi công các công trình quanh khu vực.
Các chầt thải rắn sinh hoạt và xây dựng sản sinh ra trong quá trình thi công cũng như trong quá trình khai thác dự án, nếu không có biện pháp thu gom, phân loại và bố trí nơi tập trung hợp lý cũng sẽ gây ra những ảnh hưởng xấu ñến môi trường xung quanh cũng như môi trường ñất. Theo mức tính trung bình lượng chất thải rắn sinh hoạt của một người lao ñộng trên công trường là 0,3 kg/ngaøy. 

7. Tác Động Đến Tài Nguyên Sinh Vật.
· Đối với các dạng tài nguyên thuỷ sinh, thuỷ sản

Tài nguyên thuỷ sinh, thuỷ sản hiện có trong phạm vi khu quy hoạch tương đối ít và không có nhiều những loài có giá trị kinh tế cao, hơn nửa do diện tích bị tác ñộng không lớn nên các tác động của việc thi công các hạng mục công trình của dự án ñối với chúng là không đáng kể.

· Đối với các dạng tài nguyên sinh vật trên cạn ở khu vực lân cận dự án

Ở giai ñoạn xây dựng cơ bản của dự án, do vận chuyển ñất đá san lấp sẽ xuất hiện nhiều bụi chủ yếu là bụi vô cơ, che phủ thân lá cây cối, rau quả làm giảm khả năng quang hợp, cản trở sự phát triển của cây xanh. Ngoài ra có thể có một số cây cối và thảm thực vật trên khu ñất dự án bị mất ñi do phải dọn dẹp ñể bố trí mặt bằng các công trình. Hiện tại trong khuôn viên dự án, thảm thực vật gần như chẳng có gì đặc biệt, loài động vật quý hiếm trong khu vực dự án là không có cho nên ảnh hưởng của dự án đối với tài nguyên sinh vật là không đáng kể. Tuy nhiên, ñể ñảm bảo công bằng sinh thái và giảm bớt các tác ñoïâng từ phía ngoài (bụi, tiến ồn,…), dự án phải tính đến việc trồng cây xanh mới.

8. Tác Động Đến Tình Hình Trật Tự An Ninh Trong Khu Vực

Giai ñoạn thi công cơ bản của dự án sẽ tập trung rất nhiều công nhân. Đặc ñiểm của số lao ñộng này có thể xác ñịnh như sau: phần lớn là laođñộng phổ thông, một phần không phải dân cư chính thức trong ñịa bàn phường, thu nhập từ công việc không cao so với mức sống chung của thị xã, một số có thể sống trong các lán trại tạm thời trong các khu vực công trường.

· Maâu thuẫn giữa coâng nhaân xaây dựng với cư daân ñịa phương do sự khaùc biệt về văn hoaù, lối sống.

· Có khả năng làm tăng các tệ nạn xã hội trong khu vực như rượu chè, trộm cắp,…

7. Tác Động Đến Điều Kiện Kinh Tế – Xã Hội

· Giao thông: 

Việc bắt ñầu tiến hành xây dựng các hạng mục công trình của dự án có thể làm gia tăng mật ñộ của phương tiện giao thông, chuyên chở ñất và nguyên vật liệu xây dựng, ñiều ñộng thêm máy móc thiết bị, tập kết thêm công nhân,... Nếu không có sự kết hợp hài hoà về việc sắp xếp cũng như quản lý khoa học thi các công ñoạn sẽ gây ảnh hưởng lẫn nhau và ít nhiều sẽ gây ra các ảnh hưởng ñến môi trường.

· Biến ñộng giá cả và một số mặt hàng thiết yếu: 

Việc triển khai dự án đòi hỏi phải tập kết một lượng vật liệu xây dựng khá lớn ñến công trường thi công. Nếu nguồn cung cấp vật liệu xây dựng được các ñơn vị thi công chọn mua ngay tại đñịa phương thì rất dễ dẫn ñến tình trạng gia tăng ñột biến giá cả một số mặt hàng vật liệu xây dựng, khoângđñủ đáp ứng cho các nhu cầu khác của tại địa phương và gây ra mất cân đối giữa cung và cầu.

8. Tai Nạn Lao Động

Đây là công tác ñặt biệt quan trọng trong suốt thời gian xây dựng các hạng mục công trình. Các nguyên nhân dẫn ñến tai nạn rất ña dạng bao gồm:

· Các ô nhiễm môi trường có khả năng gây ảnh hưởng xấu ñến sức khoẻ của người lao ñộng trên công trường. Một vài ô nhiễm tuy thời gian và mức ñộ tác dụng có thể tác động lớn ñến người lao ñộng, gây choáng váng, mệt mỏi, thậm chí ngất xỉu, cần ñược cấp cứu kịp thời (thường xảy ra với các công nhân nữ hoặc nguời lao ñộng có sức khoẻ yếu).

· Trong công trường thi công có nhiều phương tiện vận chuyển ra vào, có thể dẫn ñến tai nạn cho xe cộ hay tai nạn cho người lao ñộng, người ñi ñường và dân cư xung quanh khu vực dự án.

· Việc thi công các công trình trên tần cao có khả năng gây ra tai nạn lao ñộng cao hơn do trược té trên các giàn giáo, vận chuyển vật liệu xây dựng (xi măng, cát,..) lên các tần cao và nhiều nguyên nhân khác nữa. 

· Vật liệu xaây dựng chất ñống cao, coù thể rơi vở,…

· Các công tác tiếp cận với ñiện như thi công hệ thống điện hoặc do va chạm vào ñường dây ñiện.

· Những ngày mưa khả năng tai nạn lao ñộng trên công trường thi công tăng cao hơn do ñất trơn, dễ làm trược té, ñất mềm, lún dễ gây ra sự cố cho con người và các máy móc thiết bị thi công, gío bão gây đứt dây ñiện.

9. Khả Năng Cháy Nổ

Quá trình thi công xây dựng công trình sẽ mang nhiều nguy cơ cháy nổ, ñiển hình là:

· Quá trình thi công xây dựng cũng như dọn dẹp mặt bằng nếu các công nhân làm việc bất cẩn (hút thuốc ñốt lửa….) cũng có thể gây cháy.

· Các nguồn nguyên liệu (dầu DO, FO) lưu trữ trong phạm vi công trường có khả năng cháy nổ, ñặt biệt là khi các kho bãi chứa nhiên liệu nằm các nơi có gia nhiệt hay có nhiều người, xe cộ ñi lại.

· Sự cố cháy khác nữa có thể phát sinh là từ các sự cố ñiện.

9. DỰ BÁO, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐƯỢC ĐƯA VÀO SỬ DỤNG
Xác Định Các Nguồn Gây Ô Nhiễm

Các nguồn có khả năng gây ra ô nhiễm môi trường khi dự án ñưa vào hoạt ñộng có thể kể ñến.

1. Nước thải (gồm nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn qua các khu vực bị nhiễm bẩn bề mặt).

2. Khí thải từ caùc phương tiện giao thoâng.

3. Tiếng ồn (từ caùc phương tiện giao thoâng, maùy phaùt ñiện …).

4. Chất thải rắn.

5. Chất thải nguy hại.

6. Caùc sự coá (sự cố chaùy nổ …).

1.Nước thải
Khi dự án đưa vào hoạt ñộng ổn ñịnh, nước thải tạo ra bao gồm các nguồn sau:

· Nöớc mưa 

Trên toàn bộ diện tích mái nhà, sân bãi ... vùng dự án. Chất lượng nước mưa chảy tràn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như tình trạng vệ sinh trong khu vực thu gom nước mưa … Đối với hoạt ñộng của khu nhà ở thì có thể saõy ra tình trạng nước mưa chảy tràn trên bề mặt ñất làm cuốn theo các chất bẩn, cát, tình trạng ứ ñọng nước mưa ảnh hưởng xấu ñến môi trường. Về nguyên tắc nước mưa là loại nước thải có tính chất ô nhiễm nhẹ (quy ước sạch) ñược thoát nước trực tiếp vào hệ thống thu gom nước mưa của khu vực và xả thẳng ra nguồn mà không qua xử lý. 

· Nước sinh hoaït 

Nước thải phát sinh trong quá trình sinh hoạt chủ yếu là nước thải sau khi ñược sử dụng ñể tắm, giặt, nấu ăn, … và nước xí, tiểu. Nước thải sinh hoạt có hàm lượng chất rắn lơ lửng BOD, Nitơ, phốtpho, dầu mỡ, colifrom, Feacal Coliform cao. 

2.Khí thải (chủ yếu là phương tiện giao thông)

Phương tiện giao thông hoạt ñộng trong khu vực dự án bao gồm các loại xe (hai bánh gắn máy, xe bốn bánh các loại). Các phương tiện này phần lớn sử dụng nhiên liệu xăng và dầu Diesel. Khi hoạt ñộng như vậy, các phương tiện vận tải với nhiên liệu tiêu thụ chủ yếu là xăng và dầu diesel sẽ thải ra môi trường một lượng khí thải khá lớn chứa các chất ô nhiễm không khí như : NO2, CxHy, CO, CO2 … Tuy nhiên, đây là một nguồn gây ô nhiễm không tập trung, không cố ñịnh và phân tán, nên việc khống chế và kiểm soát sẽ rất khó khăn.

Nếu xác ñịnh ñược số lượng xe hoạt ñộng hằng ngày và số lượng nhiên liệu tiêu thụ, từ việc phân tích thành phần khí thải do hoạt ñộng của xe ñược nêu ở bảng 2.1 có thể tính ñược một cách tương ñối tải lượng các chất ô nhiễm không khí thải vào môi trường từ các hoạt ñộng giao thông vận tải.

Một cách khác nếu biết lượng xăng tiêu thụ hằng ngày của các phương tiện giao thông hoạt ñộng trong khu nhà ở, chúng ta có thể tính ñược lượng các chất ô nhiễm không khí thải vào môi trường dựa theo hệ số ô nhiễm theo bảng 2.2.

Bảng 2.1 Thành phần các chất trong khí thải oâtoâ.

	Tình trạng vận haønh
	CxHy (ppm)
	CO, %
	NO2 

(ppm)
	CO2 ,%

	Chạy khoâng tải
	750
	5,2
	30
	9,5

	Chạy chậm
	300
	0,8
	1.500
	12,5

	Chạy tăng tốc
	400
	5,2
	3.000
	10,2

	Chạy giảm tốc
	4.000
	4,2
	60
	9,5


Bảng2.2 Hệ số oâ nhiễm của xe hơi (kg/1.000 lít xăng).

	Chất oâ nhiễm


	Hệ số oâ nhiễm

	CO
	291

	CxHy 
	33,2

	NOx
	11,3

	SO2 
	0,9

	Aldehyde
	0,4

	Chì
	0,3


3.Tiếng ồn - nhiệt
Ô nhiễm do ồn và nhiệt cao cũng là các nguồn gây ô nhiễm quan trọng và có thể gây ra các ảnh hưởng xấu ñến môi trường và trước tiên là sức khoẻ của con người do hoạt ñộng trong môi trường có tiếng ồn lớn.

Nguồn gaây ồn của dự aùn nhìn chung khoâng lớn chủ yếu:

· Hoạt ñộng của máy phát ñiện trong trường hợp lưới ñiện phường bị mất.

· Hoạt ñộng của maùy moùc, thiết bị phục vụ cho caùc coâng trình phụ trợ (caùc hoạt ñộng của maùy bơm nước, ….

· Phát sinh do hoạt ñộng giao thông vận tải, từ cư dân trong các căn hộ. Đó là tiếng ồn phát ra từ các ñộng cơ và do sự rung ñộng của các bộ phận xe, tiếng ồn từ ống xả khói, tiếng ồn do đñoùng của xe, tiếng rít phanh. các loại xe khác nhau sẽ phát sinh mức ñộ ồn khác nhau. Ví dụ xe khách nhỏ: 84 dBA, xe mô tô : 94 dBA …. Số liệu nghiên cứu từ nhiều nguồn cho thấy mức ñộ ồn phát ra từ một số loại xe cơ giới ñược thể hiện trong bảng 3.1.

Bảng 3.1 Mức ồn của caùc loại xe cơ giới.

	Loại Xe
	Tiếng Ồn (dBA)

	Xe du lịch
	77

	Xe mini bus
	84

	Xe thể thao
	91

	Xe vận tải
	93

	Xe moâ toâ 4 thì
	94

	Xe moâ toâ 2 thì
	80


· Nhiệt ñộ phát sinh chủ yếu do việc tập trung một lượng xe cộ với mật ñộ cao trong cùng thời ñiểm. Lượng người và xe cộ ra vào tấp nập ngoài ra còn kéo theo các dịch vụ phương tiện vận chuyển công cộng như : taxi, xe bus, xe ôm,… chờ đón khách sẽ tăng hơn. Nhìn chung loại ô nhiễm loại này của dự án là tương ñối lớn, lại rất khó kiểm soát và khống chế.

4.Chất thải rắn
Chất thải rắn của dự án chủ yếu phát sinh từ nguồn rác sinh hoạt của các căn hộ cao cấp. Thành phần rác thải của khu nhà ở như sau: rác thải hữu cơ (thức ăn thừa, rau củ quả, …) bao bì, nhựa, chai lọ thuỷ tinh, vỏ lon, ...

4.1Tác Động Đến Môi Trường 

4.1.1. Tác động đến môi trường từ nước thải

Theo phương pháp tính toán nhanh ô nhiễm của WHO, khối lượng chất ô nhiễm do sinh hoạt của khu dân cư có thể ước tính.
Bảng 4.1 Tải lượng caùc chất oâ nhiễm nước sinh hoạt theo ñầu người.

	Chỉ tieâu oâ nhiễm
	Hệ số phaùt thải

	Chất lơ lửng (SS)
	170 – 220

	BOD5 của nước ñaõ lắng
	45 – 54

	Nitơ tổng
	6 – 12

	P-PO4 
	P.tổng, P 0.6 – 4.5

	Dầu mỡ
	10 – 30

	Tổng Colifroms (k.lac/ng/ngñ)
	106 – 109

	Feacal Colifrom (k.lac/ng/ngñ)đ
	105 – 106

	Trứng giun saùn
	103 

	Chlor
	4 – 8


Bảng 4.2 Bảng tiêu chuẩn nước thải ban hành TCVN6772:2000, mức I.

	STT
	Chỉ tieâu oâ nhiễm
	Ñôn vò tính
	Tiêu chuẩn

	01
	Chất lơ lửng (SS)
	mg/l
	0,5

	02
	BOD5 
	mg/l
	20

	03
	Nitrat
	mg/l
	30

	04
	Phosphat (PO4)
	mg/l
	6

	05
	Dầu mỡ
	mg/l
	20

	06
	Sunfua (theo H2S)
	mg/l
	1,0

	07
	Tổng Colifroms 
	MPN/100ml
	1000


Nước thải này vượt quùa tiêu chuẩn quy ñịnh, có thể gây ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận do hàm lượng hữu cơ cao, lượng cặn lơ lững lớn và mang nhiều mầm bệnh.

Hàm lượng hữu cơ cao trong nước thải sinh hoạt sau một thời gian tích lũy sẽ lên men, phân hủy, tạo ra các khí, mùi và màu ñặt trưng, ảnh hưởng ñến mỹ quan môi trường. Quùa trình phân hủy hữu cơ làm giảm lượng oâxy hoà tan trong nước, gây ảnh hưởng ñến môi trường sống của các hệ thủy sinh trong nguồn nước tiếp nhận: thực vật thoái hoá hay chết dần, ñộng vật như tôm cá,… phải di cư ñến nơi khác.

Mặt khác nước thải chứa chất hữu cơ sẽ là môi trường thuận lợi cho vi trùng phát triển, khi thoát ra môi trường sẽ gây ô nhiễm nguồn nước, làm cho nguồn nước không thể sử dụng vào những mục đích khác ñược. Việc khắc phục tác ñộng tiêu cực của loại nước thải sinh hoạt này có thể thực hiện bằng các công trình xử lý nước thải khả thi tương ứng.

4.1.2. Tác động đến môi trường từ khí thải 

· Tác động đến khí hậu

Trong những năm gần đây, thế giới rất quan tâm nhiều ñến vấn ñề ô nhiễm do khí thải. Các tài liệu nghiên cứu cho thấy nhiệt ñộ trái ñất đang nâng dần lên do hiệu ứng nhaøø kính mà nguyên nhân không là gì khác ngoài các khí thải của các ngành công nghiệp và kế ñến là mật ñộ giao thông tăng nhanh trong thời gian gần ñaâây. Các gốc cacid SOx, NOx, COx có trong thành phần khí thải khi đi vào khí thải có thể phản ứng với hôi nước trong không khí tạo thành các đám acid, dẫn ñến mưa acid cục bộ. Khí NOx góp phần làm thủng tầng Ozon, CO2 gây hiệu ứng nhà kính, làm tăng nhiệt ñộ, làm tăng mực nước biển …

· Taùc ñộng ñối với sức khỏe con người 

Các chất ô nhiễm không khí có thề tác ñộng làm sức khỏe cộng ñồng, các tác hại ñối với sức khỏe phụ thuộc vaùo các chất ô nhiễm cụ thể như sau:

· Các khí SOx: là mhững chất ô nhiễm kích thích, thuộc loại nguy hiểm nhất trong các chất ô nhiễm không khí. Ở nồng ñộ thấp SO2 có thể tăng tiết dịch niêm mạc ñường hô hấp trên, cao hơn nữa làm sưng niêm mạc. Tác hại của SO3 còn ở mức độ cao hôn khi có cả SO2 và SO3 thì mức độ tác hại càng lớn.

· Oxít Cacbon CO: Đây là một chất gây gạt, do nó có ái lực với Hemoglobin (Hb) trong máu mạnh hơn oâxy nên chiếm chổ của oâxy trong máu, làm cho việc cung cấp oâxy trong cơ thể bị giảm. Ở nồng ñộ thấp CO có thể gây đau ñầu, chóng mặt. Với nồng ñộ bằng 8ppm có thể gây tử vong. Khí CO2 khi tác dụng với hơi ẩm tạo nên H2CO3 có thể ăn mòn cả da, quá trình diễn ra như sau:

HbO2  +  CO  =  HbCO  + O2  

Hb có ái lực hoá học với CO mạnh hơn đối với O2 và khi có CO và O2 có mặt bảo hào số lượng cùng với Hb thì nồng độ HbO2 và HbCO có quan hệ theo hằng đẳng thức sau: 

(HbCO/HbO2)  =  M*(P(CO)/P(oxi))

Ở đây P(CO) và P(O2) là ái lực thành phần (hay nồng độ) khí CO và O2, còn M là hằng số phụ thuộc vào hình thái động vật. Hỗn hợp Hb và CO làm giảm hàm lượng oxy lưu chuyển trong máu và như vậy tế bào con người thiếu ôxy, các triệu chứng xuất hiện bệnh tương ứng với các mức HbCO gần đúng như sau:

· 0,0 – 0,1 : Không có triệu chứng gì rõ rệt, như cơ thể xuất hiện một số dấu hiệu của stress sinh lý;

· 0,1 – 0,2 : Hô hấp nặng nhọc, khó khăn;

· 0,2 -  0,3 : Đau Đầu;

· 0,3 -  0,4 : Làm yếu cơ bắp, buồn nôn và loá mắt;

· 0,4 -  0,5 : Sức khoẻ suy sụp, nói líu lưỡi; 

· 0,5 – 0,6 : Bị co giật và rối loạn thần kinh;

· 0,6 - 0,7  : Hôn mê tiền định;

· 0,8          : Gây tử vong.

· Khí NO2 : là một loại khí khích thích mạnh ñường hô hấp. Khi ngộ ñộc cấp tính bị ho dữ dội, nhức ñầu, gây rối loạn tiêu hoá. Một số trường hợp gây ra thay ñổi máu, tổn thương hệ thần kinh, gây biến ñổi cơ tim. Tiếp xúc lâu dài có thể gây viêm phế quản thường xuyên, phá hủy răng, gây kích thích niêm mạc. Ở nồng ñộ cao 100ppm có thể gây tử vong.

· Bụi: Bao gồm các muội khói trong khí thải các phương tiện giao thông. Thành phần bụi thải có thể chứa các hợp chất cacbon đa vòng (3,4-benzpyrene) có ñộc tính cao và có thể dẫn ñến ung thư.

· Đối với ñoäg thực vật và công trình

Đối với động vật: Nói chung các chất ô nhiễm có tác hại lên con người đều tác hại đối với động vật hoặc trực tiếp qua đường hô hấp hoặc gián tiếp qua nước uống, cây cỏ bị nhiễm các chất ô nhiễm. Các nghiên cứu về vấn đề này chưa nhiều nhưng có thể khẳng định là bụi Mica, các axit, các chất hữu cơ bay hơi đều có tác hại đối với động vật và công trình xây dựng.

Đối với thực vật: Các khí NOx, SOx, khi bị oâxy hoá trong không khí và kết hợp với nước mưa tạo nên acid gây ảnh hưởng tới sự phát triển của cây trồng và thảm thực vật. Khi nồng ñộ SO2 trong không khí có khả năng gây bệnh khoảng 0.15 – 0.30 ppm. Nhạy cảm nhất ñối với SO2 là ñộng vật bậc thấp như rêu, ñịa lý.

SO2 làm ảnh hưởng ñến sự phát triển của cây cối, khi với nồng ñộ trong không khí 3 ppm. Ở nồng ñộ cao hơn có thể gây rụng lá, cây non chết yểu. 

Tác động lên tài sản và công trình: Đối với vật liệu, sự có mặt của NOx, SOx trong không khí nóng ẩm càng làm tăng cường quá trình ăn mòn của kim loại, phá hủy vật liệu bê tông vá các công trình xây dựng. khí thải chứa các chất NO2, SO2, HCl, HF,… khi gặp trời ẩm ướt tạo nên các acid tương ứng gây ăn mòn các kết cấu công trình, thiết bị máy móc, làm giảm thiểu tuổi thọ của chúng.

4.1.3. Tác ñộng ñến môi trường từ nhiệt ñộ và tiếng ồn

Nhiệt ñộ cao sẽ gây nên những biếnđñổi sinh lý trên cơ thể con người như mất nhiều mồ hôi, kèm theo đó là mất một lượng các muối khoáng như các ion K, Na, Ca, I, Fe và một số sinh tố. Nhiệt ñộ cao cũng làm cơ tim phải ngừng làm việc nhiều hơn, chức năng của thận, chức năng của hệ thần kinh trung ương cũng bị ảnh hưởng. Ngoài ra làm việc trong môi trường nóng tỷ lệ mắc các bệnh thường cao hơn so với nhóm làm chung, ví dụ bệnh tiêu hoá chiếm tới 15% so với 7,5%, bệnh ngoài da 6,3% so với 1,6%,… Rối loạn bệnh lý thường gặp ở người làm việc ở môi trường nhiệt ñộ cao làm chứng say nóng và co giật, nặng hơn và choáng nhiệt.

Ở các nước nhiệt ñới, ñiều kiện nóng ẩm kèm theo nhiệt ñộ cao dễ xuất hiện những tai biến nguy hiểm cho ngưới tiếp xúc: rối loạn ñiều hoà nhiệt, say nắng, say nóng, mất nước mất muối,… trong cơ thể sự chống ñỡ của nhiệt chủ yếu bằng cách mất nhiệt qua da khi tiếp xúc với không khi mát. Nếu nhiệt ñộ bên ngoài gần bằng nhiệt ñộ cơ thể, sự mất nhiệt bằng bức xạ và ñối lưu giảm thì cơ thể sẽ chống ñỡ bằng cách ra mồ hôi và sung huyết ngoại biên. Sự giãn mạch ngoại biên có thể làm tụt huyết áp, thiếu máu não … ra mồ hôi nhiều, gây khác dữ dội, nếu uống nhiều nước mà không thêm muối sẽ gây giảm Cl trong huyết tương. Lượng muối mất có thể lên rất cao, tới 15 – 20 gam trong 24 giờ, nếu không ñược ñiều trị bù ñắp sẽ tai biến do giảm Cl như : nhức ñầu, mệt mỏi, nôn và ñặc biệt là co rút cơ ngoài ý muốn (chuột rút) hoặc gây các cơn kích thích não (cãi cọ, nổi nóng không có lý do),…

Người làm việc tiếp xúc với tiếng ồn còn ảnh hưởng tới các cơ quan khác của cơ thể như làm rối loạn các chức năng thần kinh (stress), căng thẳng, cáu gắt, gây bệnh đau ñầu, chóng mặt có cảm giác sợ hãi, suy giảm khả năng tập trung và làm việc. Tiếng ồn cũng gây nên các thương tổn cho hệ tim mạch và làm tăng các bệnh về ñường tiêu hoá.

4.1.4. Tác động đến môi trường từ chất thải rắn

Rác thải sinh hoạt nếu không ñược thu gom xử lý kịp thời các chất hữu cơ sẽ bị phân hủy trong ñiều kiện tự nhiên tạo ra các chất có mùi hôi như H2S, mecaptan,… ảnh hưởng ñến toàn khu vực.

Các loại chất thải rắn là môi trường thuật lợi cho vi trùng phát triển và là nguồn phát sinh và lây lan các nguồn bệnh do côn trùng (ruồi, chuột, kiến gián …) ảnh hưởng trực tiếp sứ khoẻ và sinh hoạt của con người, cảnh quan khu vực. Nếu không xử lý tốt, chất thải rắn sẽ gây tác ñộng xấu cho môi trường không khí, nước và ñất.

4.1.5. Nguy cơ gaây chaùy nổ
Hoạt ñộng của dự aùn coù thể xảy ra caùc sự cố chaùy nổ trong caùc căn hộ. Caùc nguyeân nhaân dẫn ñến chaùy nổ do:

· Bất cẩn trong lúc nấu nướng, sửa chữa ñiện, hàn ñiện, …

· Huùt thuốc tại khu vực coù nồng ñộ hơi xăng dầu cao, baõi giữ xe, khu vực bình hạ thế, …

· Tàng trữ các nhiên liệu không đúng  quy cách.

· Sự cố về thiết bị ñiện: dây trần, dây ñiện, ñộng cơ, quạt,.. bị quá tải trong quá trình vận hành, phát sinh nhiệt và dẫn ñến cháy.

Bên cạnh đó, các sự cố cháy nổ cũng tác ñộng ñến môi trường nước do nước chữa cháy hoà tan các chất ñộc.

Do vậy, chủ ñầu tư rất cần chú ý ñến các công tác phòng cháy chữa cháy ñể ñảm bảo an toàn và hạn chế mất mát, tổn thất có thể xảy ra.
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